	
	ĐỀ THI THAM KHẢO HSG (05)

Môn:   SINH HỌC 10

Thời gian 180 phút



	Câu 1:
	Các câu sau đây đúng hay sai? giải thích ?

a. Quá trình hô hấp nội bào ở tế bào nhân thực diễn ra ở ti thể.

b. Tế bào thực vật có: thành tế bào, màng  tế bào, tế bào chất, không bào  lục lạp ti thể, trung thể và nhân.

	Câu 2:
	Trong tế bào có các đại phân tử: cacbonhydrat, protein, lipit, axit nucleic.

   a. Mỗi loại  đại phân tử đó được cấu tạo từ những nguyên tố nào?

    b. Đơn vị cơ sở của mỗi loại đại phân tử đó là gì?

	Câu3:


	Nuôi vi khuẩn lactic trên các môi trường tổng hợp khác nhau chứa một dung dịch

cơ sở (CS), rồi bổ xung thêm các thành phần,  người ta thu được các kết quả sau:


Môi trường 1: CS + axit folic + piridoxin   : không mọc 

Môi trường 2:  CS + riboflavin + piridoxin : không mọc 

Môi trường 3: CS + axit folic + riboflavin + piridoxin:  mọc 

Môi trường 4: CS + axit folic + riboflavin  :  không mọc 

a.Cho biết các chất thêm vào môi trường cơ sở có vai trò như thế nào với vi khuẩn lactic? 

b. Người ta muốn định lượng hàm lượng axit  folic trong cao nấm men bằng cách sử dụng chủng vi khuẩn trên. Có thể sử dụng môi trường nào? 

	Câu 4:


	Trong quá trình làm sữa chua, vì sao sữa đang từ trạng thái lỏng trở thành trạng thái đặc sệt (đông tụ)? Vì sao sữa chua là loại thực phẩm rất bổ dưỡng?

	Câu5:


	ở một loài một số tế bào sinh dục 2n thực hiện sự nguyên phân liên tiếp một số lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 nhiễm sắc thể đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm nhiễm bình thường cho 256 tinh trùng chứa nhiễm xắc thể giới tính Y.

a. Số lần nguyên phân liên tiếp của tế bào sinh dục 2n đầu tiên ?

b.Bộ nhiễm xắc thể lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu?

c. Để tạo ra các tế bào con 2n đã có bao nhiêu thoi vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân ấy?

	Câu 6:
	Vai trò của các yếu  tố tham gia tổng  hợp ADN là gì ?

	Câu 7:


	  Xét ty thể A của tế bào tuyến tụy và ty thể B của tế bào cơ tim, hãy dự đoán ty thể của tế bào nào có diện tích màng trong lớn hơn? Tại sao?

	Câu 8:


	Tên virut gây bệnh cúm A như H1N1, H3N2, H5N1 có ý nghĩa như thế nào?

	Câu 9:


	Etanol (nồng độ 70%) và penicilin đều được dùng để diệt khuẩn trong y tế. Hãy giải thích vì sao vi khuẩn khó biến đổi để chống được etanol nhưng lại có thể biến đổi chống được penicilin.

	Câu 10:


	Nêu cấu tạo chung của các enzim trong cơ thể sống và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của chúng.

	Câu 11:


	 a. Bào quan chứa enzim thực hiện quá trình tiêu hoá nội bào ở tế bào nhân thực có cấu tạo như thế nào?

  b.Tế bào của cơ thể đa bào có đặc tính cơ bản nào mà người ta có thể lợi dụng để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh? Giải thích.

	Câu 12:
	Vi khuẩn có những đặc điểm cơ bản nào mà người ta đã sử dụng rộng rãi chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại.

	Câu 13:


	Giả sử một tế bào nhân tạo có màng thấm chọn lọc chứa 0,06M saccarôzơ và 0,04M glucozơ được đặt trong một bình đựng dung dịch 0,03M Saccarôzơ và 0,02M glucozơ, 0,01M fructôzơ.

a) Kích thước của tế bào nhân tạo có thay đổi không? Vì sao?

b) Các chất tan đã cho ở trên khuếch tán như thế nào?

	Câu 14: 


	Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 35.107 chu kì xoắn. Phân tử ADN này tự nhân đôi liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:


- Số liên kết cộng hoá trị (phôtphoeste) được hình thành giữa các nuclêôtit trong quá trình tự nhân đôi?

	Câu 15:


	Các bước tiến hành nhuộm màu Gram. Vì sao vi khuẩn G- (Gram âm) bắt màu hồng còn vi khuẩn G+ (Gram dương) thì bắt màu tím?

	Câu 16:


	 Sinh trưởng của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục gồm những pha nào? Đặc điểm của mỗi pha. Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy không liên tục trong công nghệ vi sinh là gì?


	Câu 17:


	Tế bào thực vật có hai loại bào quan cùng tổng hợp ATP đó là bào quan nào? Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan đó .

	Câu 18:


	So sánh virut với các nhóm thực vật,động vật và nấm.



	Câu 19:


	Thông qua quá trình nhân lên của Phagơ T2 trong tế bào vi khuẩn, bằng cách nào các nhà khoa học chứng minh được rằng ADN chứ không phải prôtêin là vật chất di truyền.

	Câu 20:


	Em hãy giải thích vì sao cá ướp muối để trong chum sau một thời gian tạo thành nước mắm?


-----------------------------------------hÕt -----------------------------------------------

 hướng dẫn chấm đề chính thức

	Điểm 
	Nội dung gợi ý cho điểm



	Câu 1:  Các câu sau đây đúng hay sai? giải thích ?

             a. Quá trình hô hấp nội bào ở tế bào nhân thực diễn ra ở ti thể.

             b. Tế bào thực vật có: thành tế bào, màng  tế bào, tế bào chất, không bào  lục lạp ti thể, trung thể và nhân.

	0,5đ
	a. Quá trình hô hấp nội bào ở tế bào nhân thực diễn ra ở ti thể.

Sai.   Vì giai đoạn đường phân diễn ra ở tế bào chất của tế bào. Còn chu trình Crep và chuỗi chuyền electron mới diễn ra trong ti thể.

	0,5đ
	b. Tế bào thực vật có : thành tế bào, màng  tế bào, tế bào chất, không bào, lục lạp ti thể, trung thể và nhân.

Sai.   Vì chỉ tế bào quang hợp mới có lục lạp, chỉ có tế bào thực vật bậc thấp mới có trung thể.

	Câu 2:  Trong tế bào có các đại phân tử: cacbonhydrat, protein, lipit, axit nucleic.

      a. Mỗi loại  đại phân tử đó được cấu tạo từ những nguyên tố nào?

            b. Đơn vị cơ sở của mỗi loại đại phân tử đó là gì?

	0,25đ

0,25đ
	a. Mỗi loại đại phân tử đó được cấu tạo từ những nguyên tố :

Cacbonhydrat: C, H, O

Protein: C, H, O, đôi khi có thêm S, P

Lipit : C, H, O, đôi khi có thêm N, P

Axit nucleic: C, H, O, N, P

	0,25đ

0,25đ
	b. Đơn vị cơ sở của mỗi lọai đại phân tử :

- Cacbonhyđrat: Gồm các loại đường từ 3-7 nguyên tử cacbon trong phân tử, trong đó phổ biến và quan trọng nhất là đường chứa 6C (hexôzơ: glucozơ, fructozơ, galactôzơ) và 5 C  (pentôzơ: ribôzơ, đeôxiribozơ )

     - Protein: Axit amin (H2N- CH- COOH)

                                          

                                            R

   - Lipit: Glyxerol và axit béo 

   - Axit nucleic: Các nucleotit

	Câu 3:   Nuôi vi khuẩn lactic trên các môi trường tổng hợp khác nhau chứa một dung dịch

cơ sở (CS), rồi bổ xung thêm các thành phần,  người ta thu được các kết quả sau:


Môi trường 1: CS + axit folic + piridoxin   : không mọc 

Môi trường 2:  CS + riboflavin + piridoxin : không mọc 

Môi trường 3: CS + axit folic + riboflavin + piridoxin:  mọc 

Môi trường 4: CS + axit folic + riboflavin  :  không mọc 

            a.Cho biết các chất thêm vào môi trường cơ sở có vai trò như thế nào với vi khuẩn lactic? 

           b. Người ta muốn định lượng hàm lượng axit  folic trong cao nấm men bằng cách sử dụng chủng vi khuẩn trên. Có thể sử dụng môi trường nào?  

	0,5đ
	a. Các chất thêm vào môi trường CS  là nhân tố sinh trưởng của vi khuẩn lactic, vì thiếu 1 trong 3 hợp chất trên vi khuẩn lactic không thể phát triển được.

	0,5đ
	b. Vì trong cao nấm men có axit folic nên có thể sử dụng môi trường 2 khi đó môi trường nuôi cấy có đủ các nhân tố sinh trưởng thì vi khuẩn sẽ phát triển.

	Câu 4:  Trong quá trình làm sữa chua, vì sao sữa đang từ trạng thái lỏng trở thành trạng thái đặc sệt (đông tụ)? Vì sao sữa chua là loại thực phẩm rất bổ dưỡng?

	0,5đ

0,5đ
	 -     Trong quá trình làm sữa chua, sữa từ dạng lỏng sang trạng thái đặc sệt là do khi axit lactic được hình thành, pH của dung dịch sữa giảm, lượng nhiệt được sinh ra,  cazêin (prôtêin của sữa) kết tủa gây trạng thái đặc sệt.

 -     Trong quá trình làm sữa chua đã sử dụng hỗn hợp nấm men và vi khuẩn lactic cho nên trong sữa chua thành phẩm có 1-2% rượu, 1% axit lactic, rất nhiều loại vitamin và prôtein dễ tiêu.

	Câu 5:   ở một loài một số tế bào sinh dục 2n thực hiện sự nguyên phân liên tiếp một số lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 nhiễm

sắc thể đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm nhiễm bình thường cho 256 tinh trùng chứa nhiễm xắc thể giới tính Y.

       a. Số lần nguyên phân liên tiếp của tế bào sinh dục 2n đầu tiên ?

      b.Bộ nhiễm xắc thể lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu?

     c. Để tạo ra các tế bào con 2n đã có bao nhiều thoi vô sắc được hình thành trong các lần nguyên phân ấy?

	0,25đ
	a. Số lượng tinh trùng X bằng số lượng tinh trùng Y=> tổng số tinh trùng hình thành: 256 + 256 = 512

	0,25đ


	Số tế bào  con sinh ra sau các lần nguyên phân là 

512: 4 = 128 = 27 => số lần nguyên phân là 7.

	0,25đ
	b. Bộ nhiễm sắc thể của loài là

2n = 4826 : (27-1) = 38

	0,25đ


	c. Mỗi tế bào khi tiến hành nguyên phân thì hình thành 1 thoi vô sắc.

Lần nguyên phân 1: có 1 tế bào nguyên phân => có 1 thoi vô sắc.

Lần nguyên phân 2: có 2 tế bào nguyên phân => có 2 thoi vô sắc.

Lần nguyên phân 3: có 4 tế bào nguyên phân => có 4 thoi vô sắc.

vậy tổng số thoi vô sắc là tổng của dãy cấp số nhân với số hạng đầu a1=1 thoi vô sắc của tế bào ban đầu. Số hạng của dãy n=số lần nguyên phân x công bội q=2

Sn = a1(qx-1) : (q-1) = 1(2x-1) = 27-1 = 127

	Câu 6:   Vai trò của các yếu  tố tham gia tổng  hợp ADN là gì ?


	0,25đ
	-ADN  mẹ làm khuôn mẫu tổng hợp nên ADN con.

	0,5đ
	- Protein:

    Protein ADN –B nhận và đánh dấu điểm khởi đầu tái bản.

    Protein SSB bám sợi đơn, giữ cho các sợi đơn tách nhau để thực hiện quá trình tổng hợp ADN   

	0,25đ


	-Enzim:

   ADN gyrana : nới lỏng vòng xoắn thứ cấp của NST. 

   ADN lygaza:nối các đoạn ADN (đoạn okazaki)thành phân tử ADN . 

   ADN  polimeraza tổng hợp ADN theo chiều từ 5’-3’và sửa chữa ADN 

	Câu 7:   Xét ty thể A của tế bào tuyến tụy và ty thể B của tế bào cơ tim, hãy dự đoán ty thể của tế bào nào có  diện tích màng trong lớn hơn? Tại sao?



	0,5đ
	- Tế bào cơ tim có diện tích bề mặt màng trong ty thể lớn hơn.

	0,5®


	Vì: Tế bào cơ tim cần nhiều năng lượng cho hoạt động do đó cần nhiều protein và enzim tham gia vào chuỗi truyền điện tử vì thế nên diện tich màng trong ty thể lớn hơn.

	C©u 8: Tên virut gây bệnh cúm A như H1N1, H3N2, H5N1 có ý nghĩa như thế nào?

              

	0,5®
	- Tên của các virut cúm A như H1N1, H3N2, H5N1 bao hàm ý nghĩa đặc thù cấu trúc kháng nguyên vỏ ngoài của virut.

	0,5®


	- Chữ H (chất ngưng kết hồng cầu), chữ N ( enzim tan nhầy) là ký hiệu của 2 kháng nguyên gây nhiễm trên vỏ của hạt virut cúm A giúp virút gắn vào thành tế bào rồi sau đó đột nhập vào tế bào .

- Chữ số 1,2,3,5 là chỉ số thứ tự của kháng nguyên H và N đã biến đổi.    

	C©u 9:  Etanol (nồng độ 70%) và penicilin đều được dùng để diệt khuẩn trong y tế. Hãy giải thích vì sao vi?  khuẩn khó biến đổi để chống được etanol nhưng lại có thể biến đổi chống được penicilin.

	0,5®
	- Etanol (nồng độ 70%) có tác dụng gây biến tính prôtein, kiểu tác động là không chọn lọc và không cho sống sót.

	0,5đ
	- Penicilin ức chế tổng hợp PEG (peptidoglican) ở vỏ vi khuẩn. Nhiều vi khuẩn mang gen kháng kháng sinh (thường trên plasmid) mã hóa enzim penicilinaza cắt vòng beta- lactam của penicilin và làm bất hoạt chất kháng sinh này.

	C©u 10:  Nêu cấu tạo chung của các enzim trong cơ thể sống và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của chúng.
	

	0,25®


	- Cấu tạo chung của một enzim:

+ Enzim có thể được cấu tạo hoàn toàn từ protein hoặc protein kết hợp với các chất khác không phải là protein.





	0,5®


	+ Trong mỗi enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với các cơ chất được gọi là trung tâm hoạt động.




	0,25®
	- Các yếu tổ ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim gồm có: Nhiệt độ, độ pH, nồng độ cơ chất, nồng độ enzim, chất ức chế enzim 


	C©u 11:  a. Bào quan chứa enzim thực hiện quá trình tiêu hoá nội bào ở tế bào nhân thực có cấu tạo như thế nào?

              b.Tế bào của cơ thể đa bào có đặc tính cơ bản nào mà người ta có thể lợi dụng để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh? Giải thích.



	0,25®
	a)  Đây là bào quan lizôxôm. 




	0,25®
	- Cấu tạo: Dạng túi, kích thước trung bình từ 0,25 đến 0,6 micromet, có một lớp màng bao bọc.


	0,25®
	b)  Tế bào có đặc tính cơ bản mà từ đó người ta lợi dụng để tạo ra cơ thể hoàn chỉnh là: Tính toàn năng của tế bào.




	0,25®
	- Vì mỗi tế bào chứa một bộ gen hoàn chỉnh và đặc trưng cho loài.

	C©u 12:  Vi khuẩn có những đặc điểm cơ bản nào mà người ta đã sử dụng rộng rãi chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại.



	0.25đ
	- Bộ gen đơn giản, thường gồm một NST và ở trạng thái đơn bội 


	0.25đ
	- Sinh sản nhanh vì vậy có thể nghiên cứu trên một số lượng cá thể lớn trong thời gian ngắn. Có thể nuôi cấy trong phòng TN một cách dễ dàng

	0.25đ
	- Dễ tạo ra nhiều dòng biến dị








	0.25đ
	- Là vật liệu sinh học nghiên cứu các quá trình biến nạp, tải nạp và tiếp hợp trong di truyền VSV








	C©u 13: Giả sử một tế bào nhân tạo có màng thấm chọn lọc chứa 0,06M saccarôzơ và 0,04M glucozơ được đặt trong một bình đựng dung dịch 0,03M Saccarôzơ và 0,02M glucozơ, 0,01M fructôzơ.

- Kích thước của tế bào nhân tạo có thay đổi không? Vì sao?

    - Các chất tan đã cho ở trên khuếch tán như thế nào?



	0.25đ
	– Dung dịch trong bình là nhược trương so với dung dịch trong tế bào nhân tạo.


	0.25đ
	- Kích thước tế bào nhân tạo sẽ to ra do nước di chuyển từ ngoài bình vào trong tế bào nhân tạo.







	0.5đ
	 - Saccarôzơ là loại đường kép hoàn toàn không thấm qua màng chọn lọc.

Glucose trong tế bào khuếch tán ra ngoài bình

Fructose trong bình khuếch tán vào trong tế bào nhân tạo.



	Câu 14: Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 35.107 chu kì xoắn. Phân tử ADN này tự nhân đôi liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:


- Số liên kết cộng hoá trị (phôtphoeste) được hình thành giữa các nuclêôtit trong quá trình tự nhân đôi?


	0,5đ
	- Số liên kết cộng hoá trị được hình thành: 

 Tổng số nuclêôtít của ADN:          35.107.20 = 7.109.

	0,5đ
	 Số liên kết cộng hoá trị được hình thành khi nhân đôi 3 lần:      7.109.(23 - 1) = 49.109.

	Câu 15: Các bước tiến hành nhuộm màu Gram. Vì sao vi khuẩn G- (Gram âm) bắt màu hồng còn vi khuẩn G+ (Gram dương) thì bắt màu tím?

	0,5đ
	- Các bước tiến hành nhuộm màu Gram. Vì sao vi khuẩn G- bắt màu hồng còn vi khuẩn G+ thì bắt màu tím?

	0,25đ
	- Nhuộm màu Gram gồm 4 bước:

  + Nhuộm vi khuẩn bằng tím genta

  + Củng cố thuốc nhộm bằng dung dịch lugôn.

  + Rửa thuốc nhuộm bằng cồn.

  + Nhuộm màu bổ sung bằng thuốc nhuộm fusin

	0,25đ
	- G- có thành tế bào mỏng (chỉ có 1, 2 lớp), cấu trúc lỏng lẻo nên khi rửa bằng cồn thì thuốc nhuộm tím genta bị rửa trôi nên mất màu, sau đó nhuộm bổ sung bằng thuốc nhuộm fusin màu hồng nên vi khuẩn có màu hồng. G+ có thành tế bào dày nên thuốc nhộm không bị rửa trôi, do đó có màu tím (màu của genta).

	Câu 16:  Sinh trưởng của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục gồm những pha nào? Đặc điểm của mỗi pha. Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy không liên tục trong công nghệ vi sinh là gì?


	0,5đ
	Bốn pha sinh trưởng của vi sinh vật là:

+ Pha tiềm phát (pha lag): số lượng tế bào hầu như không tăng (tăng ít); vi khuẩn tổng hợp mạnh mẽ các enzym và bước đầu tổng hợp ADN chuẩn bị cho sự phân bào.

+ Pha lũy thừa (pha log, pha tăng trưởng hàm số mũ): vi khuẩn phân chia mạnh và số lượng tế bào tăng theo hàm số mũ.
+ Pha cân bằng (pha ổn định): tốc độ sinh trưởng và trao đổi chất của vi khuẩn ổn định, số tế bào chết và tế bào mới sinh ra cân bằng.

+ Pha tử vong (pha suy giảm): số tế bào chết vượt số tế bào mới sinh ra, vì vậy số lượng tế bào giảm.

	0,5đ
	Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy không liên tục:

+ Môi trường không được bổ sung các chất dinh dưỡng (dinh dưỡng bị cạn kiệt).
+ Sự tích luỹ ngày càng nhiều các chất qua chuyển hóa, gây ức chế sinh trưởng của vi sinh vật, là nguyên nhân chính làm cho pha tăng trưởng (pha log) và pha ổn định (pha cân bằng) ngắn lại, nên không có lợi cho công nghệ vi sinh. 

	Câu 17: Tế bào thực vật có hai loại bào quan cùng tổng hợp ATP đó là bào quan nào? Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan đó .



	0,5đ


	- Đó là ti thể và lạp thể

* Ti thể

-ATP được tổng hợp ở màng trong của ti thể 

-Năng lượng sinh ra từ ôxihoá chất hữu cơ

-ATP được sử dụng cho mọi hoạt động sống 

	0,5đ


	* Lạp thể

 -ATP được tổng hợp ở ngoài màng tilacoit 

-Năng lượng sinh ra từ photôn ánh sáng 

-ATP sử dụng trong pha tối 

	Câu 18: So sánh virut với các nhóm thực vật,động vật và nấm.



	0,5đ


	- Giống nhau: đều mang những đặc trưng cơ bản của sự sống như:

+ Cấu tạo từ 2 dạng vật chất sống cơ bản là prôtêin và axit nuclêic.

+ Đều có các hoạt động sống cơ bản là: trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, di truyền.

	0,5®
	- Khác nhau:

Virut

Thực vật, động vậtvà nấm.

- Chưa có cấu tạo tế bào

- Có cấu tạo tế bào gồm: màng, TBC, các bào quan, nhân

- Cơ thể chỉ gồm một trong 2 loại axit nuclêic ( ADN hoặc ARN )

- Cơ thể gồm cả 2 loại axit nuclêic (ADN và ARN )

- Sống kí sinh bắt buộc

- Có nhiều hình thức sống khác nhau như: tự dưỡng, dị dưỡng, hoại sinh, kí sinh, cộng sinh.

- Sinh sản phải nhờ vào sự hoạt động của hệ gen của tế bào vật chủ

- Sinh sản hoàn toàn độc lập, nhờ hoạt động của hệ gen cơ thể mình.



	C©u 19: Thông qua quá trình nhân lên của Phagơ T2 trong tế bào vi khuẩn, bằng cách nào các nhà khoa học chứng minh được rằng ADN chứ không phải prôtêin là vật chất di truyền.

	
	Quá trình nhân lên của Phagơ T2

	0,25®
	- Gồm 5 giai đoạn: hấp phụ, xâm nhiễm, tổng hợp các thành phần, lắp rấp, giải phóng.

	0,5®
	- Khi xâm nhiễmvirut bơm ADN vào trong tế bào, còn vỏ protein để lại bên ngoài.Nếu dùng đồng vị phóng xạ đánh dấu prôtein vỏ capxit của vi rut thì chất đồng vị phóng xạ không bị đưa vào trong

	0,25® 
	- Khi vi rut nhân lên trong tế bào thì thế hệ virut con sẽ mang vỏ protein mới không chứa chất đồng vị phóng xạ. Điều đó có nghĩa là prôtein không phải là chất mang vật chất di truyền.

	C©u 20: Em hãy giải thích vì sao cá ướp muối để trong chum sau một thời gian tạo thành nước mắm?

	
	Cá ướp muối để trong chum tạo thành nước mắm vì:

	0,25®
	- Ruột cá chứa vi khuẩn có khả năng tổng hợp proteaza.

	0,5®


	- Prôteaza của vi khuẩn  phân giải protein cá thành các axit amin, dịch axit amin chính là nước mắm.

	0,25®
	- Nồng độ muối cao có tác dụng ức chế sự phát triển của những vi sinh vật gây thối.
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